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GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ  

TRONG RÁCH SỤN CHÊM KHỚP GỐI DO CHẤN THƯƠNG 
 

Phạm hồng đức - Bệnh viện Bạch Mai 
Trần Công Hoan - Bệnh viện Việt-Đức 

Nguyễn Tuấn Anh - Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 

TÓM TẮT 
Đặt vấn đề và Mục tiêu: Cộng hưởng từ (CHT) là kỹ 

thuật không xâm lấn, cho hình ảnh giải phẫu rõ nét và 
có ưu thế trong chẩn đoán mô mềm và sụn. Mục tiêu 
của nghiên cứu là tìm hiểu giá trị chẩn đoán và đánh 
giá trước phẫu thật nội soi của cộng hưởng từ trong tổn 
thương sụn chêm gối do chấn thương.  

Đối tượng và Phương pháp: gồm 67 bệnh nhân bị 
tổn thương sụn chêm do chấn thương được chụp CHT 
0.2 Tesla và đều được mổ nội soi khớp từ tháng 
10/2007 - 8/2009 tại BV Thể thao. Kỹ thuật chụp CHT 
gối: Lát cắt ngang song song với khe khớp (đường nối 
qua mép dưới hai lồi cầu xương đùi). Lát cắt đứng dọc 
định vị trên lát cắt ngang và vuông góc. Lát cắt đứng 
ngang song song với đường nối bờ sau hai lồi cầu. Sử 
dụng các chuỗi xung: Spin – echo (SE) hoặc fast spin 
– echo (FSE), proton density (PD) có hoặc không xoá 
mỡ. Độ dày lát cắt 4-5mm. Phân tích và đánh giá khả 
năng phát hiện các hình thái rách sụn chêm trên CHT 
so với nội soi. 

Kết quả: Chẩn đoán có tổn thương sụn chêm trên 
chụp CHT so với nội soi có độ nhạy 96%, độ đặc hiệu 
71,4%. Các hình thái tổn thương của sụn chêm và các 
tổn thương phối hợp trên CHT so với nội soi đều không 
có sự khác biệt với p >0,05. 

Kết luận: Chụp CHT có giá trị cao trong chẩn đoán 
và phát hiện các hình thái tổn thương sụn chêm và các 
hình thái tổn thương phối hợp. Tổn thương sụn chêm 
cần phải phân tích kỹ trên các xung và các hướng chụp 
để tránh bỏ sót tổn thương cũng như tránh chẩn đoán 
nhầm với các cấu trúc giải phẫu khác. 

Từ khoá: Rách sụn chêm, chấn thương khớp gối. 
summary 
Background and Purpose: MRI is a non-invasive 

technique, for anatomical image clarity and has an 
advantage in the diagnosis of soft tissue and cartilage. 
The objective of the research is to study the diagnostic 
value of MRI on the knee meniscus tears before 
laparoscopic surgery. 

Subjects and Methods: 67 patients with meniscus 
injury were taken MRI 0.2 Tesla and surgical 
arthroscopy from octobre 2007 to aout 2009 at Sports 
Hospital. Technical MRI knee: tranversal slices parallel 
to joint space, on this plane: coronal slices parallel to 
the line connecting the posterior boder of two condyles 
and sagital slices perpendicular to this line. Using the 
pulse sequences: Spin-echo (SE) or fast spin-echo 
(FSE) proton density (PD) with or without fat-sat. Slice 
thickness 4 or 5mm. Analyze and evaluate the ability to 
detect patterns meniscus lesions on the MRI compared 
with laparoscopic surgery. 

Results: Diagnosis of meniscus injury on MRI had a 
sensitivity of 96%, specificity of 71.4%. The 
morphology of meniscus tears and lesions coordinate 
on MRI compared with laparoscopic surgery are no 
differences with p> 0.05. 

Conclusion: High value MRI in detection and 
morphological diagnosis of meniscus tears. Meniscus 
injury should be carefully analyzed on all planes of the 
pulse sequences taken to avoid missed lesions as well 
as to avoid misdiagnosed with other anatomical 
structures. 

Keywords: meniscus tear, knee injury. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chấn thương khớp gối là một chấn thương khá 

thường gặp và ngày một tăng do số lượng người chơi 
thể thao ngày một tăng và các loại hình thể thao ngày 
càng phong phú. Bên cạnh đó tỷ lệ chấn thương do tai 
nạn giao thông ngày càng nhiều do tăng tỷ lệ các 
phương tiện giao giao thông đồng thời trật tự và an 
toàn giao thông chưa được đảm bảo.  

Theo nhiều nghiên cứu, khớp gối là khớp hay bị 
chấn thương nhất do chịu các lực đè ép, cưỡng ép. 
Trong thể thao nó chiếm 24% trên tổng số khớp bị 
chấn thương. Tổn thương khớp gối là hậu quả tăng 
giảm đột ngột, sự va chạm trực tiếp khi chơi các môn 
thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… 



Y học thực hành (866) - số 4/2013  
  
  
 

87 

Hiện nay, để đánh giá tổn thương sụn chêm chủ 
yếu dựa vào thăm khám lâm sàng và cộng hưởng từ 
(CHT). Phương pháp hình ảnh này là kỹ thuật không 
can thiệp có khả năng tái tạo hình ảnh trên đa 
phương diện cho hình ảnh giải phẫu rõ nét và có ưu 
thế trong chẩn đoán mô mềm và sụn, giúp khẳng 
định chẩn đoán và đưa ra chiến lược phẫu thuật nội 
soi khớp. Do đó mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu 
giá trị chẩn đoán và đánh giá trước phẫu thật nội soi 
của cộng hưởng từ trong tổn thương sụn chêm gối 
do chấn thương.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
Nghiên cứu gồm 67 bệnh nhân bị tổn thương sụn 

chêm do chấn thương được chụp CHT 0.2 Tesla và 
đều được mổ nội soi khớp gối từ tháng 10/2007 - 
8/2009 tại BV Thể thao. 

Kỹ thuật chụp CHT gối: Lát cắt ngang song song 
với khe khớp (đường nối qua mép dưới hai lồi cầu 
xương đùi). Trên lát cắt ngang: lát cắt đứng 

ngang song song với đường nối bờ sau hai lồi cầu và 
lát cắt đứng dọc vuông góc với lát cắt đứng ngang. Sử 
dụng các chuỗi xung: Spin – echo (SE) hoặc fast spin – 
echo (FSE), proton density (PD) có hoặc không xoá 
mỡ. Độ dày lát cắt 4-5mm.  

Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang. Tiêu chuẩn 
đánh giá các dấu hiệu tổn thương sụn chêm (H1): 
Rách: dải tăng tín hiệu có hoặc không thông với ổ 
khớp. Rách ngang: dải tăng tín hiệu từ bờ tự do và cắt 
ngang qua thân sụn chêm. Rách dọc: dải tăng tín hiệu 
kéo dài dọc theo thân sụn chêm, nếu không tách nhau: 
dấu hiệu delta đôi, nếu tách xa nhau: hình quai xô do 
hoặc dây chằng chéo sau đôi là do phần rách sụn 
chêm di chuyển vào hõm liên lồi cầu. Rách vạt: dải 
tăng tín hiệu xiên chéo từ bờ tự do ra thân sụn chêm, 
đường rách toàn bộ chiều dày sụn chêm. Rách hình 
nan quạt: dải tăng tín hiệu từ bờ tự do lan tỏa ra nhiều 
phía của bờ ngoại biên giống nan quạt, có thể rách hết 
chiều dày của sụn chêm hay không hết chiều dày.  

 

 
Rách ngang Rách dọc Rách quai xô Rách tia 

 
Hình 1. Các hình thái tổn thương của sụn chêm 

 

Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê toán học trong y học với phần mềm SPSS 16.0. 
 

KẾT QUẢ  
Trong 67 bệnh nhân chấn thương khớp gối được 

chụp CHT và phẫu thuật nội soi khớp có 58 nam 
(86%), nam gấp 6,1 lần so với nữ, chủ yếu ở người trẻ 
từ 20 - 40 tuổi (65%), liên quan đến thể thao (77,6%), 
thường chụp sau một tháng (97,6%), tổn thương gối 
phải nhiều hơn (57,3%), 1 trường hợp có cả hai gối 
(1,6%). Trong 68 khớp gối này, nội soi khớp gối phát 
hiện có 61 trường hợp có tổn thương sụn chêm (sụn 
chêm ngoài 55,7%, sụn chêm trong 39,3% và cả hai 
sụn 4,9%). 

CHT trên mặt phẳng đứng dọc so với nội soi trong 
chẩn đoán rách sụn chêm (bảng 1): độ nhạy 95% 
(58/61), độ đặc hiệu 57%) (4/7).  

Bảng 1: Giá trị chẩn đoán rách sụn chêm trên CHT 
mặt phẳng đứng dọc 

CHT 
Nội soi 

Có Không Tổng 

Có 58 03 61 
Không 03 04 07 
Tổng 61 07 68 

CHT trên mặt phẳng ngang và đứng ngang so với 
nội soi trong chẩn đoán rách sụn chêm (bảng 2): độ 
nhạy 80% (49/61), độ đặc hiệu 57% (4/7). 

Bảng 1: Giá trị chẩn đoán rách sụn chêm trên CHT 
mặt phẳng ngang và đứng ngang 

CHT 
Nội soi 

Có Không Tổng 

Có 49 03 52 
Không 12 04 16 
Tổng 61 07 68 

Giá trị chẩn đoán có tổn thương sụn chêm trên 
chụp CHT (trên các mặt phẳng đứng dọc, ngang và 
đứng ngang) so với nội soi (bảng 3): độ nhạy 96% 
(57/61), độ đặc hiệu 71,4% (5/7). 

Bảng 3: Giá trị chẩn đoán rách sụn chêm trên CHT 
phối hợp nhiều mặt phẳng 

Nội soi 
CHT 

Có Không Tổng 

Có 59 02 61 
Không 02 05 07 
Tổng 61 07 68 
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So sánh chẩn đoán các hình thái tổn thương sụn 
chêm giữa CHT với nội soi cho thấy sự khác biệt là 
không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 (bảng 4). 

Bảng 4: Khả năng phát hiện các hình thái tổn 
thương sụn chêm của CHT 

Phương pháp 
Hình thái tổn thương 

CHT 
(n,%) 

Nội soi 
(n,%) 

P 

Rách ngang 15 (24,5) 14 (23,1) > 0,05 
Rách vạt 14 (22,9) 13 (20,7) > 0,05 

Rách quai sách 12 (19,7) 12 (19,5) > 0,05 
Rách dọc 07 (11,4) 08 (13,4) > 0,05 

Rách phức tạp 08 (13,2) 08 13,2) > 0,05 
Rách nan quạt 05 (08,3) 06 (09,7) > 0,05 

Tổng 61 (100) 61 (100)  
So sánh chẩn đoán các hình thái tổn thương phối 

hợp giữa CHT với nội soi cho thấy sự khác biệt là 
không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 (bảng 5). 

Bảng 5: Khả năng phát hiện các hình thái tổn 
thương phối hợp của CHT 

Phương pháp 
Tổn thương phối hợp 

CHT 
(n,%) 

Nội soi 
(n,%) 

P 

 
Có 

Dây chằng chéo trước 36 (52,9) 33 (48,5) >0,05 
Dây chằng chéo sau 01 (01,5) 01 (01,5) >0,05 
Dây chằng bên trong 02 (02,9) 01 (01,5) >0,05 
Dây chằng bên ngoài 09 (13,2) 06 (08,8) >0,05 

Thoái hoá khớp 03 (04,4) 03 (04,4) >0,05 
Không 17 (25,0) 24 (35,3)  
Tổng 68 (100) 68 (100)  

 

BÀN LUẬN  
Trong chẩn đoán tổn thương sụn chêm, xung hay 

được sử dụng nhất là Spin – echo (SE) hoặc fast spin 
– echo (FSE), proton density (PD) có hoặc không xoá 
mỡ, mỗi một xung có một lợi ích nhất định. Markj 
Kransdort đã tổng kết nhiều kết quả nghiên cứu cho 
thấy độ nhạy và độ đặc hiệu của CHT lần lượt là 93 - 
83% đối với rách sụn chêm trong và 79 - 95% sụn 
rách sụn chêm ngoài, tác giả cho rằng sự khác nhau 
về tỷ lệ giữa độ nhạy và độ đặc hiệu liên quan với các 
chuỗi xung sử dụng, người đọc kết quả và cỡ mẫu 
nghiên cứu. 

Phân tích rách sụn chêm trên CHT theo mặt phẳng 
đứng dọc đơn thuần cho độ nhạy là 95% nhưng độ đặc 
hiệu là 57%. Nhưng khi phân tích theo mặt phẳng 
ngang và đứng ngang ta lại thấy độ nhạy thấp hơn. 
Như vậy lát cắt đứng dọc hay được sử dụng nhất để 
đánh giá sụn chêm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các 
lát cắt đứng ngang làm tăng khả năng dò tìm và định 
đặc điểm của các loại rách hình tia, rách quai xô, rách 
hình ngang và rách di lệch của thân sụn chêm. Các lát 
cắt ngang trợ giúp trong các chẩn đoán rách hình tia, 
rách đứng, rách di lệch và rách sụn chêm ngoài. Khi 
phối hợp nhiều mặt phẳng trong chẩn đoán rách sụn 
chêm thấy độ nhạy (96%) và độ đặc hiệu (71,4%) đều 
cao hơn so với khi sử dụng các mặt phẳng riêng lẻ. 
Điều này cho thấy chụp CHT phối hợp nhiều mặt 
phẳng sẽ xác định được hầu hết các tổn thương sụn 
chêm và việc sử dụng các mặt phẳng phối hợp với 
nhau là hết sức cần thiết. Nếu không có phẫu thuật 
trước đó, CHT có thể phát hiện rách sụn chêm chính 

xác trên 90% trường hợp bằng cách sử dụng hai tiêu 
chuẩn hình ảnh: bất thường tín hiệu sụn chêm và bất 
thường hình thái sụn chêm. Tổn thương sụn chêm 
được khẳng định khi có vùng bất thường tín hiệu trong 
sụn chêm ít nhất trên một ảnh và lan ra bề mặt khớp 
trên hai hoặc ba hình ảnh, hoặc bất thường về hình 
thái của sụn chêm.  

Đánh giả các thể tổn thương trên CHT so với nội soi 
có độ chính xác cao, việc phối hợp nhiều mặt phẳng và 
kết hợp các chuỗi xung là thực sự cần thiết. Tuy nhiên 
có nhiều hình ảnh có thể giống rách sụn chêm khiến 
người đọc phim CHT có thể bị nhầm lẫn, như các điểm 
bám của dây chằng gian sụn chêm đến sừng trước, 
gân cơ kheo chạy qua gần góc sau ngoài của sụn 
chêm ngoài và nguyên uỷ của dây chằng sụn chêm 
đùi từ sừng sau sụn chêm ngoài. Nguyên nhân khác 
đối với chẩn đoán dương tính giả của rách sụn chêm 
gồm lắng đọng can xi sụn khớp, dập sụn chêm, rách 
sụn chêm đã lành và các thay đổi thoái hoá. Việc mô 
tả của rách sụn chêm rất có ý nghĩa trong việc điều trị 
bảo tồn hay phẫu thuật. Phân tích hình ảnh phải mổ tả 
được rách sừng trước hay sừng sau, rách 1/3 ngoại vi 
(tương ứng vùng giầu mạch) điều trị bảo tồn dễ hồi 
phục, rách 2/3 trong (vùng ít mạch) điều trị nội soi ít kết 
quả. Và khi mô tả cần chú ý đường rách hoàn toàn, 
kéo dài từ mặt khớp này đến mặt khớp khác hay 
không, thể tổn thương là rách ngang, hay rách dọc, 
hay rách phức tạp. Độ dài đương rách cũng là yếu tố 
quan trọng vì nó có thể quyết định đến khả năng thành 
công của phẫu thuật nội soi. Và khi nội soi khớp rách 
được phân loại là ổn định hay không ổn định, nếu tổn 
thương không ổn định khó có bảo tồn mà thường cắt 
hoặc sữa chữa.  

Đối với chẩn đoán tổn thương phối hợp, khi so sánh 
độ phù hợp của CHT với nội soi cho thấy không có sự 
khác biệt giữa 2 phương pháp này. Tổn thương phối 
hợp rách dây chằng chéo trước gặp với tỷ lệ cao nhất, 
có 3 trường hợp chẩn đoán dương tính giả do phù nề, 
chẩn đoán xác định khi có tổn thương mất liên tục, mất 
hướng đi bình thường và nằm ngang và thường kèm 
theo dây chằng chéo sau chùng có hình giống móc 
câu. Tổn thương phối hợp đứt dây chằng chéo sau 
hiếm gặp và rất dễ phát hiện trên CHT với hình ảnh 
dây chằng mất liên tục và lệch hướng đi.  

KẾT LUẬN  
Chụp CHT có giá trị cao trong chẩn đoán và phát 

hiện các hình thái tổn thương sụn chêm và các hình 
thái tổn thương phối hợp. Tổn thương sụn chêm cần 
phải phân tích kỹ trên các xung và các hướng chụp để 
tránh bỏ sót tổn thương cũng như tránh chẩn đoán 
nhầm với các cấu trúc giải phẫu khác. 
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PHẪU THUẬT NIKAIDOH ĐIỀU TRỊ BỆNH Lý  

CHUYỂN GỐC ĐỘNG MẠCH-THÔNG LIÊN THẤT-HẸP PHỔI 
 

Nguyễn Lý Thịnh Trường, Nguyễn Minh Vương 
Bệnh viện Nhi Trung Ương 

TÓM TẮT 
Chuyển gốc động mạch, thông liên thất và hẹp 

đường ra thất trái là bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp có 
nhiều phương pháp điều trị phẫu thuật sửa toàn bộ. Tại 
Việt Nam, phần lớn các bệnh nhân được điều trị phẫu 
thuật sửa toàn bộ cho bệnh lý này áp dụng phương 
pháp sửa chữa tầng thất theo kỹ thuật REV của 
Lecompte. Chúng tôi báo cáo một trường hợp được 
phẫu thuật sửa toàn bộ thành công áp dụng phương 
pháp Nikaidoh tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. 

Từ khóa: chuyển gốc động mạch, thông liên thất, 
tim bẩm sinh. 

summary 
Transposition of the great arteries, ventricular 

septal defect with left ventricular outflow tract 
obstruction is a complex form of congenital heart 
disease with many options for total correction. Almost 
patient suffered this complex heart disease was 
treated in Viet Nam with REV technique. We presented 
the first case successfully operated with Nikaidoh 
operation in National Hospital of Pediatrics. 

Keywords: great arteries, ventricular, congenital 
heart. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh tim bẩm sinh chuyển gốc động mạch có kèm 

thông liên thất và hẹp đường ra thất trái (hẹp phổi) là 
bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Tại Việt Nam, phần lớn 
các bệnh nhân được điều trị phẫu thuật sửa toàn bộ 
cho bệnh lý này áp dụng phương pháp sửa chữa tầng 
thất theo kỹ thuật REV của Lecompte. Chúng tôi báo 
cáo một trường hợp được phẫu thuật sửa toàn bộ thành 
công áp dụng phương pháp Nikaidoh tại Bệnh viện Nhi 
Trung Ương. 

BỆNH NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP 
Trẻ trai 15 tháng tuổi, cân nặng 8.5kg, được chuyển 

đến Bệnh viện Nhi Trung Ương từ một trung tâm khác. 
Siêu âm tim phát hiện bệnh lý chuyển gốc động mạch, 
tương quan hai đại động mạch trước-sau với động 
mạch chủ nằm chếch trước phải so với động mạch 
phổi, thông liên thất phần buồng nhận lớn đường kính 

18mm, hẹp đường ra thất trái mức độ trung bình nặng 
trên một đoạn dài do vách nón lệch hàng kèm theo 
thiều sản vòng van và thân động mạch phổi, hai nhánh 
phổi phát triển tốt, không có tổn thương cưỡi ngựa của 
các van nhĩ-thất (Hình 1). Thông tim chẩn đoán cho 
thấy hai động mạch vành xuất phát bình thường theo 
kiểu 1LCx-2R. 

Phẫu thuật sửa toàn bộ được tiến hành với tuần 
hoàn ngoài cơ thể có hạ thân nhiệt mức độ trung bình 
28ºC. Động mạch chủ xuất phát từ thất phải, nằm 
phía trước và bên phải so với động mạch phổi, hai 
động mạch vành kiểu 1LCx-2R, có 2 nhánh conal nhỏ 
xuất phát từ hai động mạch vành phải và trái cấp máu 
song song cho vùng nón và tổ chức dưới van động 
mạch chủ. Kích thước của động mạch phổi 9mm so với 
động mạch chủ 17mm, hai nhánh động mạch phổi tốt, 
ống động mạch đã đóng chỉ còn là dây chằng động 
mạch. Dung dịch liệt tim được sử dụng là Custodiol, 
canuyl động mạch chủ được đặt ở dưới nguyên ủy của 
thân động mạch cánh tay-đầu phải và hai canuyl tính 
mạch. Sau khi tiến hành liệt tim, động mạch chủ được 
cắt rời phía trên các mép van khoảng 1cm. Qua van 
động mạch chủ, phần gốc động mạch chủ bao gồm 
van động mạch chủ được cắt rời khỏi phễu của tâm 
thất phải. Phần mô dưới động mạch vành phải và động 
mạch vành trái được giải phóng khỏi thượng tâm mạc, 
động mạch vành phải được giữ nguyên vị trí, button 
động mạch vành trái được tách rời khỏi động mạch chủ 
nhằm tránh khả năng xoắn vặn sau khi chuyển vị động 
mạch chủ. Phần mô khuyết trên động mạch chủ sau 
khi tách rời động mạch vành trái được tái tạo lại bằng 
miếng màng tim bò với chỉ Prolene 8.0. Động mạch 
phổi được cắt ngang sát với các xoang của van động 
mạch phổi, hai nhánh động mạch phổi được giải phóng 
rộng rãi và tiến hành thủ thuật Lecompte chuyển động 
mạch phổi ra phía trước động mạch chủ. Van động 
mạch phổi có 3 lá van mềm mại, đường kính vòng van 
động mạch phổi 10mm, hẹp rất nặng dưới van động 
mạch phổi do thương tổn vách nón lệch hàng, vách 


